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Tóm tắt: Dựa trên việc tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong
những năm gần đây, bài viết phân tích một số vấn đề liên quan
đến việc chăm sóc con cái trong gia đình cũng như các yếu tố
ảnh hưëng đến hoạt động này. Bài viết khẳng định quan điểm
cho rằng gia đình là môi trưêng xã hội hóa đầu tiên của mỗi cá
nhân và cha mẹ chính là những ngưêi có ảnh hưëng to lớn đối
với sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ.
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Chăm sóc con cái là một lĩnh vực rộng, trải dài trong phần lớn cuộc
sống của các gia đình. Nếu ở nhóm trẻ dưíi 6 tuổi, việc nuôi dưìng và dạy
dỗ dưêng như diễn ra nhiều hơn trong gia đình thì ở nhóm 6-14 tuổi, khi
trẻ đã đến trưêng, quá trình hình thành nhân cách chịu những ảnh hưëng
nhất định từ phía: thầy cô, bạn bè và các quan hệ khác trong môi trưêng
sống. Dựa trên việc tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong những năm gần
đây, bài viết phân tích một số vấn đề liên quan đến việc chăm sóc con cái
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trong gia đình cũng như một số yếu tố ảnh hưëng đến hoạt động này.

Con cái ®ưîc hiểu như thế hệ thứ hai trong gia đình. Việc chăm sóc con
cái trong gia đình có thể biểu hiện ở hai nhóm việc lớn: nuôi dưìng; sự
quan tâm đến quá trình phát triển và giáo dục con cái. Có thể phân chu
trình chăm sóc con cái thành nhiều giai đoạn: dưíi 6 tuổi; từ 6-14 tuổi, tức
là từ lúc trẻ em đủ tuổi đến trưêng đến hết giai đoạn vị thành niên sớm (có
thể phân thành 2 nhóm, nhóm 6-10 tuổi - trẻ em, và nhóm 11-14 tuổi - giai
đoạn đầu vị thành niên, tư¬ng ứng với nhóm học tiểu học và trung học cơ
sở); và nhóm 15-17 tuổi (tư¬ng ứng với nhóm trung học phổ thông). Do
vậy, trong nhiều trưêng hợp, việc chăm sóc con cái trong gia đình cũng
thưêng ®ưîc dùng như từ đồng nghĩa với chăm sóc trẻ em. 

1. Về chăm sóc sức khỏe thể chất, dinh dưìng

Trẻ em phải trải qua một thời kỳ dài trưëng thành trưíc khi trở thành
một cá nhân độc lập và có khả năng tự sinh sống. Trong thời kỳ này, trẻ
em cần phải ®ưîc chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ. Hầu hết trẻ em ®ưîc sinh
ra, nuôi dạy và lớn lên cùng gia đình. Trong môi trưêng giáo dưìng quan
trọng này, hoạt động chăm sóc trẻ em bị chi phối bởi hoạt động sống của
hé gia đình. Nếu không ®ưîc chăm sóc cẩn thận, trẻ em sẽ đối mặt với rất
nhiều nguy cơ về sức khỏe, bệnh tật, sự sống còn và phát triển (Trần Quý
Long, 2014). Chăm sóc con cái, nhất là trẻ em, đòi hỏi cha mẹ, ngưêi lớn
phải có mặt thưêng xuyên để phục vụ, nhất là trong 5 năm đầu đời, không
chỉ để bảo vệ trẻ trưíc các nguy cơ mà còn để kích thích sự phát triển trí
tuệ của trẻ. 

Trần Quý Long (2014) đã chỉ ra rằng chăm sóc sức khỏe trẻ em là
một quá trình liên tục kế tiếp nhau từ khi còn là bào thai tới tuổi vị thành
niên. Tác giả cho biết hầu hết các chỉ tiêu sức khỏe cơ bản của trẻ em ở
Việt Nam đã đạt và vưît so với mục tiêu quốc gia vào năm 2010 và có
triển vọng đạt một số chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
(MDG) vào năm 2015. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trẻ em đều ®ưîc
chăm sóc chu đáo như nhau trong mỗi cộng đồng và gia đình. Chăm sóc
sức khỏe cho trẻ em không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố vĩ mô từ phía
Nhà nưíc mà còn phụ thuộc vào những đặc điểm nhân khẩu học – xã hội
của gia đình.

Phát triển thể chất của trẻ em những năm sau này phụ thuộc nhiều vào
cách thức và điều kiện nuôi dưìng của gia đình đối với trẻ em giai đoạn
0-6 tuổi. Đây là khía cạnh còn ít ®ưîc đề cập trong nghiên cứu xã hội mà
chủ yếu là những đo đạc chỉ số y tế. Dựa trên số liệu Điều tra mức sống
dân cư Việt Nam 1992-1993 và số liệu các cuộc điều tra sau này, một số
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tác giả cho rằng không có sự thiên vị giới tính chống lại trẻ em gái khi xem
xét mối quan hệ giữa chiều cao với tuổi (Dominique Houghton và
Jonathan Houghton, 1999) và các chỉ số về tình trạng dinh dưìng có xu
hưíng khá bình đẳng giữa trẻ em nam và nữ (Indu Bhushan và cộng sự,
2001). Vai trò của yếu tố dân tộc không rõ ràng. Theo Dominique
Houghton và Jonathan Houghton (1999) thì trẻ em dân tộc thiểu số bị còi
nhiều hơn. Tuy nhiên, phân tích số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình năm
2006 (James C. Knowles và cộng sự, 2010) lại thấy rằng yếu tố dân tộc
không có ảnh hưëng đến bất kỳ chỉ số suy dinh dưìng nào của trẻ em. 

Trình độ giáo dục của ngưêi mẹ đã trở thành trung điểm quan tâm
nhằm cải thiện sức khoẻ thể chất của trẻ em. Khi ngưêi mẹ có học vấn cao
hơn, con cái của họ ít bị suy dinh dưìng hơn (Dominique Houghton và
Jonathan Houghton, 1999). Một phần quan trọng của mối quan hệ này
chính là phụ nữ có học sẽ có nhiều khả năng có ®ưîc thu nhập cao hơn
hoặc sống ở những vùng thành thị, nơi có cơ sở hạ tầng tốt về dịch vụ y
tế. Tuy nhiên, một phần của mối liên hệ này có thể là do phụ nữ có học
hiểu biết hơn cách nuôi dưìng con cái khỏe mạnh (Nhóm hành động
chống đói nghèo, 2002). 

Kinh tế của hộ gia đình là một yếu tố có ảnh hưëng quyết định đến tình
trạng dinh dưìng của trẻ em (Stefanie Koch và Nguyễn Bùi Linh, 2001).
Nãi chung, thu nhập có ảnh hưëng tốt đến sức khỏe vì ngưêi tiêu dùng sẽ
có điều kiện mua thực phẩm tốt hơn và hưëng dịch vụ y tế có chất lưîng
cao hơn. Ngưêi nghèo ít có khả năng đầu tư vào vốn nhân lực hơn so với
ngưêi giàu bởi vì thu nhập khiêm tốn của họ thậm chí không đủ khả năng
để duy trì những bữa ăn nghèo dinh dưìng (Indu Bhushan và cộng sự,
2001). Các gia đình ở khu vực nông thôn là nhóm có mức độ suy dinh
dưìng nhiều hơn đáng kể so với khu vực thành thị (Dominique Houghton
và Jonathan Houghton, 1999). Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn
làm thay đổi đáng kể nguy cơ bị suy dinh dưìng. Sự khác biệt này là do
chi tiêu hộ gia đình ở khu vực thành thị cao hơn rất nhiều so với khu vực
nông thôn và trẻ em ở nông thôn có nhiều nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây
truyền hơn (Stefanie Koch và Nguyễn Bùi Linh, 2001) [dẫn theo Trần Quý
Long, 2015].

2. Về chăm sóc tâm lý tình cảm

Lĩnh vực tâm lý tình cảm giữa cha mẹ và con cái thưêng ®ưîc đề cập
nhiều trong những nghiên cứu về mối quan hệ trẻ vị thành niên (tư¬ng ứng
nhóm 11-17 tuổi) với cha mẹ. Sự gắn bó của vị thành niên và thanh niên
với gia đình ®ưîc xem là một yếu tố bảo vệ họ khỏi những nguy cơ (Bộ Y
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tế và các cơ quan khác, 2005). Mức độ gần gũi của con cái với cha mẹ nói
riêng và gia đình nói chung thể hiện qua sự hiểu biết về bạn bè của con,
sự trao đổi, chia sẻ, tâm sự giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt khi con cái có
những nhu cầu chia sẻ những điều lo lắng về các lĩnh vực của cuộc sống
bao gồm cả sức khỏe sinh sản, tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu. 

Nhìn chung, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái ®ưîc xây dựng trên
cơ sở sự tin tưëng, bình đẳng. Nghiên cứu của Lưu Song Hà (2008) vÒ
quan hệ của học sinh trung học cơ sở với cha mẹ cho thấy trong nhiều
gia đình tồn tại song song cả ba kiểu quan hệ cha mẹ - con cái: tin tưëng
– bình đẳng, bàng quan – xa cách và nghiêm khắc – cứng nhắc. Trong
đó, kiểu quan hệ tin tưëng – bình đẳng là hình thức phổ biến nhất. Đáng
chú ý là tuy các bậc cha mẹ cho rằng họ không phân biệt đối xử giữa con
trai và con gái nhưng chính các em lại nhận thấy điều này. Học sinh
trung học cơ sở cho rằng cha mẹ thưêng đối xử với con gái nghiêm khắc
hơn con trai và con gái cũng ít ®ưîc cha mẹ tin tưëng hơn con trai (Lưu
Song Hà, 2008).

Phần lớn cha mẹ quan tâm và hiểu biết bạn thân của con. Kết quả Điều
tra Gia đình Việt Nam 2006 cho thấy đối với con cái trong độ tuổi 7-14,
có 71,8% cha mẹ biết thưêng xuyên về bạn thân của con. Cha mẹ có trình
độ cao đẳng, đại học biết bạn thân của con cao hơn các nhóm còn lại và
cao gần gấp đôi nhóm mù chữ (tỷ lệ là 85,4% và 44,9%). Mức độ quan
tâm đến bạn bè của con tỷ lệ thuận với mức sống của hộ gia đình. Chỉ có
63% cha mẹ ở nhóm thu nhập thấp nhất biết về bạn thân của con trong khi
tỷ lệ này ở nhóm thu nhập cao nhất đạt 81,6%. Trong các gia đình quy mô
nhá, cha mẹ cũng thưêng hiểu biết bạn thân của con hơn trong gia đình
đông ngưêi (Trần Thị Vân Anh và cộng sự, 2011). 

Mức độ gắn bó của cha mẹ và con cái còn thể hiện qua ảnh hưëng của
cha mẹ đến quyết định lựa chọn bạn bè của con. Điều tra Gia đình Việt
Nam 2006 cho thấy tỷ lệ cha mẹ tham gia quyết định quan hệ bạn bè cho
con chiếm khoảng 31% đối với nhóm 7-14 tuổi và chiếm 28,8% đối với
nhóm 15-17 tuổi (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác,
2008). Tuy tỷ lệ này thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ con cái tự quyết định
nhưng đã cho thấy cha mẹ có vai trò nhất định trong các quyết định lựa
chọn bạn bè của con. Các gia đình có mức sống cao và cha mẹ có học vấn
cao có xu hưíng quan tâm đến bạn bè của con ở cả hai nhóm tuổi nhiều
hơn. Đối với con trong độ tuổi 7-14 tuổi, cha mẹ làm lãnh đạo hoặc
chuyên môn cao quyết định quan hệ bạn bè của con cao hơn các nhóm còn
lại trong khi đối với nhóm 15-17 tuổi, con cái trong các gia đình thành thị
bị tác động từ cha mẹ nhiều hơn ở các gia đình nông thôn (Trần Thị Vân
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Anh và Hà Thị Minh Khư¬ng, 2009). Kết quả Điều tra Giáo dục đạo đức,
lối sống cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 tiếp tục
khẳng định rằng, trong các gia đình đô thị, cha mẹ tham gia vào quyết
định chọn bạn của con cao hơn ở các gia đình nông thôn (Viện Nghiên cứu
Gia đình và Giới, 2012).

Nhìn chung, kết quả các nghiên cứu đều cho thấy cha mẹ không phải
là lựa chọn hàng đầu của con cái khi cần tìm đối tưîng tâm sự. Điều tra
Gia đình Việt Nam 2006 cho thấy khi có chuyện buồn, bạn bè là đối tưîng
®ưîc con cái ở nhóm tuổi 15-17 tìm đến tâm sự nhiều nhất (47,3%). Có
26,9% con cái tìm đến với ngưêi mẹ, tiếp đến là ngưêi thân trong gia đình
như anh, chị, em, ông bà (12,4%) và cuối cùng là ngưêi cha với 2,6%. Đối
với các vấn đề nhạy cảm như yêu ®ư¬ng hoặc sức khỏe sinh sản, cha mẹ
tiếp tục không phải là lựa chọn hàng đầu của con khi cần tư vấn (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008). Điều tra quốc gia về
vị thành niên và thanh niên lần 1 (SAVY I, 2003) cho thấy phần lớn vị
thành niên và thanh niên thu nhận các kiến thức về sức khỏe sinh sản từ
các phư¬ng tiện truyền thông đại chúng, cán bộ chuyên môn và bạn bè rồi
mới đến từ gia đình (Bộ Y tế và các cơ quan khác, 2005). 

Tuy vậy, phần lớn vị thành niên và thanh niên đánh giá khá cao về mối
quan hệ với cha mẹ. Kết quả Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh
niên Việt Nam lần 2 (SAVY II) cho thấy 39% đánh giá rất tốt và 41% đánh
giá tốt trong mối quan hệ với cha trong khi tỷ lệ này ở ngưêi mẹ lần lưît
là 44% và 42%. Không có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá về mối
quan hệ với cha mẹ giữa nam và nữ, giữa những ngưêi sống ở thành thị và
nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ vị thành niên và thanh niên ngưêi Kinh và
ngưêi Hoa đánh giá tốt về quan hệ với cha mẹ cao hơn so với các nhóm
dân tộc thiểu số khác (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các cơ
quan khác, 2008).

Vị thành niên Hà Nội lứa tuổi 13-14 cũng cho biết, phần lớn họ cảm
thấy khá gắn bó với cả cha và mẹ nhưng họ vẫn có xu hưíng gần gũi với
mẹ nhiều hơn so với cha. Điều này có thể do ảnh hưëng từ cách giáo dục
“cha nghiêm, mẹ từ” trong gia đình ngưêi Kinh truyền thống. Tuy nhiên,
so với xã hội truyền thống, vai trò của ngưêi cha với đời sống tình cảm của
con cái đã có dấu ấn rõ rệt hơn. Cha mẹ là đối tưîng con cái tâm sự nhiều
vấn đề quan trọng trong cuộc sống như những khóc mắc trong quan hệ với
bạn bè, thầy cô giáo hay trong việc lựa chọn trưêng học/ nghề nghiệp. Tuy
nhiên, đối với những vấn đề nhạy cảm như tình yêu hay tình dục, vẫn có
những rào cản nhất định trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Cảm nhận
về sự tin tưëng và gắn bó gióp thanh niên dễ cảm thấy thân thiết với cha
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mẹ hơn. Nếu yếu tố mức độ tin tưëng tác động mạnh hơn tới quan hệ với
cha thì sự gần gũi chi phối nhiều hơn tới quan hệ với mẹ. Điều này cho
thấy những cảm nhận của thanh niên giai đoạn 13-14 tuổi có khả năng chi
phối rất lớn đến sự phát triển sau này và việc chăm sóc và giáo dục thanh
thiếu niên cũng cần hết sức chú ý đến giai đoạn phát triển này của họ (Lê
Ngọc Lân và cộng sự, 2014).

Sự quan tâm của cha mẹ đến quá trình tâm lý của con cái trong gia đình
có ảnh hưëng lớn đến tâm trạng của con cái. Kết quả phân tích vai trò gắn
kết của gia đình với tâm trạng của trẻ vị thành niên từ Điều tra Thanh niên
và Vị thành niên Việt Nam (SAVY II) cho thấy, vào thời kỳ thanh thiếu
niên ở độ tuổi 12-18, một thời kỳ quan trọng trong quá trình phát triển
nhân cách của họ, sự gắn kết với gia đình càng mạnh thì mức độ trải qua
cảm giác buồn chán của thanh thiếu niên càng thấp. Tỷ lệ thanh thiếu niên
trải qua sự buồn chán ở nhóm thuộc gia đình có sự gắn kết yếu là 22%. Tỷ
lệ này ở nhóm thuộc gia đình có sự gắn kết mạnh là 11,4%. Cụ thể, tỷ lệ
đã từng cảm thấy buồn chán ở nhóm thanh thiếu niên 14-17 và nhóm 18-
21 khoảng 75%. Tỷ lệ này ở nhóm 22-25 là 65,8%. Tỷ lệ từng có cảm giác
rất buồn hoặc thấy mình là ngưêi không có ích đến nỗi không muốn hoạt
động như bình thưêng ở nhóm 14-17 là 27,9%, ở nhóm 18-21 là 29,8%,
ở nhóm tuổi 22-25 là 24,1%. Có 21,2% thanh thiếu niên 14-17 đã từng
cảm thấy hoàn toàn thất vọng về tư¬ng lai. Tỷ lệ này ở nhóm 18-21 cao
hơn một chút với 22,8% và giảm xuống ở nhóm 22-25 tuổi với 19,6%
(Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các cơ quan khác, 2008).

Có thể thấy, mô hình phổ biến trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái là
tin tưëng – bình đẳng. Cha mẹ tuy không phải là đối tưîng lựa chọn hàng
đầu của con khi con cần chia sẻ các vấn đề tình cảm, khi con cần tìm hiểu
các thông tin về sức khỏe sinh sản nhưng cha mẹ, đặc biệt là ngưêi mẹ vẫn
có vai trò nhất định trong quyết định bạn bè cho con và con cái vẫn đánh
giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái. ở một khía cạnh khác,
là sự quan tâm của cha mẹ về những vấn đề tâm lý tình cảm mà con cái
đang gặp phải. Nghiên cứu trên 597 gia đình có con vị thành niên trong độ
tuổi 10-17 tại Bắc Trung Bộ (Nghệ An và Hà Tĩnh) năm 2012 cho thấy có
36,5% các bậc cha mẹ cho rằng họ biết rõ vấn đề khó khăn trong ứng xử
với thầy cô và bạn bè (kể cả việc bị bắt nạt) của con cái. Bên cạnh đó, hơn
một nửa (55,9%) các bậc cha mẹ biết rõ về bạn thân của con và tỷ lệ cha
mẹ biết nơi con thưêng đến chơi là 66,3%. Còn lại là những ngưêi cha,
ngưêi mẹ có biết nhưng chỉ ở mức độ sơ sài hoặc không biết những vấn
đề của con cái. Đối với các đặc điểm của gia đình, có sự khác biệt theo
khu vực cư trú về mức độ biết rõ các vấn đề của con cái vị thành niên. So
với các bậc cha mẹ ở khu vực nông thôn, các bậc cha mẹ ở khu vực thành
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thị biết rõ khó khăn trong ứng xử với thầy cô và bạn bè của con cái cao
hơn, 50,4% so với 31,8%. Tư¬ng tù, cha mẹ ở khu vực thành thị có tỷ lệ
biết rõ bạn thân của con và nơi con thưêng đến chơi cao hơn cha mẹ ở khu
vực nông thôn. Như vậy, có mối liên quan rõ ràng giữa các đặc trưng của
yếu tố gia đình đến khả năng hiểu biết của các bậc cha mẹ trong các vấn
đề về tâm lý, tình cảm của con cái vị thành niên (Trần Quý Long, 2014b). 

3. Về giáo dục đạo đức

Dưíi tác động của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các gia
đình nhận thức rõ mỗi cá nhân phải phát triển toàn diện mới có thể đáp
ứng yêu cầu của công việc cũng như có ®ưîc cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính
vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc con cái đã ®ưîc đặt lên hàng đầu trong
các gia đình. Các gia đình ngày càng lưu tâm đến việc thực hiện quyền trẻ
em, đồng thời đầu tư cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy và hình
thành nhân cách cho con em mình (Trần Quý Long, 2014).

Về mức độ quan tâm dạy dỗ của cha mẹ với con cái, đã có một số
nghiên cứu tìm hiểu kỳ vọng của cha mẹ với con cái, thời gian cha mẹ
dành cho con cái, cách thức giáo dục con cái và một số khó khăn của cha
mẹ trong việc giáo dục con cái.

Cha mẹ mong muốn dạy dỗ cho con cái nhiều phẩm chất đạo đức khác
nhau. Điều tra Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn thành
phố Hà Nội cho thấy trong giáo dục đạo đức, năm nội dung ®ưîc gia đình
quan tâm hưíng dẫn thưêng xuyên nhất là: thật thà (62,2%); trung
thùc/ch©n thành (51,5%); lòng nhân ái, yêu thư¬ng (43%); ngăn nắp
(41,1%); và giữ gìn vệ sinh cá nhân (38,5%). Không có sự khác biệt đáng
kể giữa những ngưêi ở các nơi cư trú, mức sống khác nhau, và có cha mẹ
ở các lứa tuổi, nghề nghiệp, học vấn khác nhau trong việc lựa chọn các
phẩm chất đạo đức cần giáo dục cho con cái (Viện Nghiên cứu Gia đình
và Giới, 2012). Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy kỳ vọng của cha
mẹ về phẩm chất đạo đức của con cái dưêng như bị ảnh hưëng bởi quan
niệm về các vai trò giới. Theo kết quả Điều tra Bình đẳng giới ở Việt Nam
(2005), ba đặc điểm mà ngưêi mẹ lựa chọn để dạy cho con gái mình là
vâng lời cha mẹ (86,9%), khéo cư xử (64%) và cần cù chịu khó (51,9%)
trong khi ba tính cách ®ưîc mong muốn ở con trai là vâng lời cha mẹ
(80,9%), có trách nhiệm (61%) và không ỷ lại (44,5%) (Trần Thị Vân Anh
và Nguyễn Hữu Minh, 2008). 

Đáng chú ý là không có sự khác biệt đáng kể giữa cha và mẹ trong quan
niệm về việc giáo dục đạo đức cho con trai và con gái. Cha mẹ mong muốn
con gái khéo léo và chăm chỉ trong khi trông đợi ở con trai tính độc lập,
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tự chủ. Như vậy, trong giáo dục con gái, cha mẹ vẫn chó ý đến tính nữ
trong khi các phẩm chất gắn với tính nam ®ưîc nhấn mạnh trong giáo dục
con trai. Xét theo nơi cư trú, những ngưêi làm cha làm mẹ ở thành thị chú
trọng giáo dục tính không ỷ lại và có trách nhiệm cho con cái hơn những
ngưêi sống ở nông thôn. Trong khi đó, tỷ lệ ngưêi có mức sống nghèo
quan tâm giáo dục con trai và con gái tính cần cù, tiết kiệm cao hơn so với
các nhóm có mức sống cao hơn (Trần Thị Hồng, 2008). 

Về cách thức giáo dục đạo đức cho con cái, nhiều biện pháp đã ®ưîc
thực hiện như khuyên bảo, nhắc nhở, làm gư¬ng, động viên khuyến khích,
thưëng phạt kịp thời (Nguyễn Chí Dòng, 2006; Viện Nghiên cứu Gia đình
và Giới, 2012). Biện pháp giáo dục phổ biến nhất của cha mẹ khi con cái
mắc lỗi là nhắc nhở, phân tích đúng sai và đây ®ưîc xem là xu hưíng
chung trong việc xây dựng gia đình theo hưíng dân chủ, bình đẳng (Trần
Thị Vân Anh và cộng sự, 2011; Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2012).
Tuy nhiên, vẫn còn một số cha mẹ đánh mắng con hoặc ngưîc lại, không
làm gì khi con cái phạm sai lầm. Đáng chú ý là nhiều trưêng hợp, cha mẹ
có thể cùng áp dụng hai, ba biện pháp xử lý hành vi sai phạm của con cái
như vừa phân tích đúng sai vừa quát mắng hoặc đánh đòn (Trần Thị Vân
Anh và cộng sự, 2011). 

Một số khó khăn của cha mẹ trong quá trình giáo dục đạo đức cho con
cái cũng ®ưîc các nghiên cứu chỉ ra trong đó nguyên nhân phổ biến là
thiếu kiến thức, thiếu thời gian và sự khác biệt về chuẩn mực. Thiếu kiến
thức và kinh nghiệm là một trong những khó khăn lớn nhất mà cha mẹ gặp
phải. Điều tra tại Hà Nội (2012) cho thấy có tới 37,5% cha mẹ gặp phải
khó khăn này. Điều này xuất phát từ sự đổi mới và cải cách giáo dục liên
tục trong những năm gần đây cũng như sự phát triển của công nghệ cho
phép trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới hơn (Viện Nghiên cứu Gia
đình và Giới, 2012). Nghiên cứu về giáo dục đạo đức cho trẻ em thành phố
tại Hà Nội của Nguyễn Thị Quyên (2009) cũng cho thấy có 47,5% phụ
huynh bị hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm giáo dục con. Trình độ học
vấn của phụ huynh càng cao, họ càng ít gặp phải khó khăn này hơn.

Khó khăn phổ biến thứ hai là việc thiếu thời gian dành cho việc giáo
dục con cái. Chẳng hạn, 32,1% số ngưêi ®ưîc hỏi gặp phải khó khăn này,
đặc biệt nhóm ngưêi trẻ tuổi, làm nông nghiệp hoặc sống ở ngoại thành
(Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2012) hay nghiên cứu của Đặng Bích
Thủy tại Bắc Ninh cũng cho thấy do quá bận rộn với công việc làm ăn,
nhiều cha mẹ đã không có thời gian dành cho con cái (Đặng Bích Thủy,
2012). Kết luận tư¬ng tù còng ®ưîc ®ưa ra trong nghiên cứu của Nguyễn
Thị Quyên (2009) với 40,8% các bậc cha mẹ thiếu thời gian dành cho con. 
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Sự khác biệt về giá trị, chuẩn mực giữa cha mẹ và con cái cũng là một
trong những nguyên nhân gây khó khăn cho cha mẹ trong việc giáo dục con
cái. Trong nghiên cứu trưêng hợp Hà Nội của Nguyễn Thị Quyên (2009),
có 34% phụ huynh gặp phải vấn đề này. Tuổi tác của cha mẹ càng cao, sự
khác biệt về các giá trị, chuẩn mực đạo đức giữa cha mẹ và con cái càng
lớn. 40,6% phụ huynh trên 50 tuổi gặp phải khó khăn này trong khi tỷ lệ
này ở nhóm ưíi 40 tuổi là 24%. Đáng chú ý là cha mẹ có trình độ đại học
trở lên gặp khó khăn này cao hơn so với nhóm có trình độ trung học cơ sở
trở xuống (tỷ lệ lần lưît là 45,1% và 28,4%) (Nguyễn Thị Quyên, 2009).

Như vậy, tuy ®ưîc thực hiện ở các quy mô khác nhau nhưng các nghiên
cứu đều cho thấy cha mẹ quan tâm và đề cao việc giáo dục đạo đức cho
con cái. Tuy nhiên, cha mẹ chưa dành nhiều thời gian để dạy dỗ con cái,
đặc biệt trong các gia đình nông thôn hoặc cha mẹ có trình độ học vấn
thấp. Công việc này vẫn do ngưêi mẹ chịu trách nhiệm chính. Cha mẹ đã
thực hiện nhiều biện pháp nhằm giáo dục cho con như nhắc nhở, phân tích
đúng sai, khen thưëng khi con làm tốt và xử phạt khi con làm sai. Khi giáo
dục đạo đức cho con, cha mẹ gặp phải một số khó khăn trong đó phổ biến
là thiếu kiến thức và kinh nghiệm, hạn chế về thời gian và sự khác biệt giá
trị chuẩn mực giữa cha mẹ và con cái. Đáng chú ý là có những bằng chứng
cho thấy kỳ vọng của cha mẹ về đạo đức của con cái cũng như các biện
pháp cha mẹ giáo dục con cái có sự phân biệt giữa con trai và con gái.

4. Một số yếu tố ảnh hưëng đến vai trò của cha mẹ trong chăm sóc
con cái

Một nghiên cứu gần đây cho thấy các biến đổi xã hội lớn đã diễn ra ở
Việt Nam trong những năm qua dưêng như không tác động nhiều tới vai
trò giới. Các giá trị truyền thống về gia đình có sức sống bền bỉ và tồn tại
vưît lên trên các biến đổi xã hội mạnh mẽ. Mặc dù mức độ tham gia của
nam giới đang tăng lên nhưng phụ nữ vẫn tiếp tục đóng các vai trò lớn
trong công việc nội trợ và chăm sóc con cái (John Knodel, Vũ Mạnh Lợi,
Vũ Tuấn Huy, 2008). Có tác giả cho rằng ngưêi cha ít gần gũi với con hơn
mẹ (nhất là con gái và con nhỏ) là do truyền thống văn hóa, lại hay vắng
nhà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế ngưêi ta cho là ®ư¬ng nhiên
ngưêi mẹ phải thay cha gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái một mình
(Mai Huy Bích, 2003). 

Trình độ học vấn của cha mẹ ảnh hưëng không nhỏ đến việc quan tâm
chăm sóc con cái. Những gia đình có trình độ học vấn cao sẽ có điều kiện
để nhận thức ®ưîc tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc con cái và
hiểu ®ưîc phư¬ng thức chăm sóc con cái như thế nào. Thực tế cho thấy ở
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những gia đình có học vấn cao, việc quan tâm chăm sóc con cái cũng tốt
hơn. Điều tra Gia đình Việt Nam 2006 cho thấy sự khác biệt ở mức chăm
sóc trẻ em từ 3 giờ trở lên có mối quan hệ với học vấn của ngưêi vợ và
ngưêi chồng. Những ngưêi vợ, ngưêi chồng có học vấn càng cao thì tỷ lệ
dành thời gian chăm sóc con càng lớn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và các cơ quan khác, 2008).

Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy gia đình có mức sống cao hơn
thì có điều kiện để quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn. Điều tra Gia
đình Việt Nam năm 2006 cho thấy việc dành thời gian chăm sóc con từ 3
giờ trở lên trong ngày tỷ lệ thuận với mức thu nhập đối với cả ngưêi vợ và
ngưêi chồng. Nguyên nhân thiếu thời gian chăm sóc con chủ yếu do gánh
nặng kiếm sống (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác,
2008). Chi phí cơ hội là rào cản lớn trong việc chăm sóc trẻ em ở những
hé gia đình nghèo. Vì ngưêi nghèo thưêng làm việc trong các khu vực
không chính thức - khu vực ®ưîc biết đến là thu nhập thấp, tốn nhiều công
sức - vì thế gây khó khăn cho ngưêi nghèo khi bá ra thời gian để chăm sóc
trẻ em (Trần Quý Long, 2014). 

Môi trưêng xã hội và vật chất của mỗi gia đình góp phần tạo nên bản
sắc riêng của mối quan hệ ở gia đình đó. Chẳng hạn, gia đình đông con
có thể khiến cho mối quan hệ gia đình thêm phức tạp, mức độ chăm sóc
con cái bị giảm hoặc sự không thống nhất giữa các thành viên trong gia
đình tăng lên (Nguyễn Hữu Minh, 2013). Điều tra Gia đình Việt Nam
2006 cho thấy không có sự khác biệt rõ rệt giữa ngưêi cao tuổi thành thị
và nông thôn về các hình thức hỗ trợ con cháu, trong đó có việc chăm sóc
cháu. Đặc biệt đối với gia đình trẻ, thu nhập thấp hay thu nhập không ổn
định thì sự hỗ trợ của ông bà gần như là phư¬ng án tối ưu trong thời gian
nuôi cháu nhỏ và vai trò của ông bà trong việc chăm sóc cháu là không
thể phủ nhận (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác,
2008). Phân tích kết quả Điều tra Gia đình Hà Nội năm 2010 cũng có kết
luận tư¬ng tự, sự xuất hiện của các bậc ông bà giúp giảm thiểu gánh nặng
việc chăm sóc trẻ em trong gia đình. Việc ông bà tham gia các công việc
gia đình như là một cách để họ thể hiện giá trị của bản thân thông qua
lao động. Với ông bà sống cùng, những phiền toái và vất vả của việc
chăm sóc con cái không đè nặng lên một mình bố mẹ. Qua đó cho thấy,
hộ gia đình mở rộng là một cách tổ chức đời sống hợp lý, nhờ vậy mà các
bậc bố mẹ có thể tự do làm việc trong suốt nhiều giờ ở nơi làm việc, trong
khi các bậc ông bà và trẻ em lớn tuổi hơn, ít có năng suất về mặt kinh tế
thì tham gia công việc trông coi trẻ nhỏ. Các bậc ông bà với bề dày kinh
nghiệm của mình đã giúp sức rất nhiều trong việc nuôi dạy, chăm sóc trẻ,
góp phần tăng cưêng tính năng động của đời sống gia đình hiện nay (Trần
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Quý Long, 2014). 

Khu vực cư trú có mối liên hệ với việc chăm sóc trẻ em, ngưêi vợ cư
trú ở khu vực thành thị có tỷ lệ chăm sóc trẻ em cao hơn ngưêi vợ ở khu
vực nông thôn. Nhưng tỉ lệ hai vợ chồng cùng tham gia chăm sóc trẻ em
ở khu vực nông thôn lại cao hơn khu vực thành thị (Trần Thị Vân Anh và
Nguyễn Hữu Minh, 2008). Trẻ em ở khu vực nông thôn bị thiệt thòi so với
trẻ em cùng trang lứa ở thành thị bởi cha mẹ chúng vẫn phải đặt vấn đề
“cơm áo gạo tiền” lên trên hết mà chưa có điều kiện quan tâm chăm sóc
con cái (Trịnh Hòa Bình, 2005). Kết quả Điều tra Gia đình Việt Nam cho
thấy việc chăm sóc trẻ em ở các gia đình ở nông thôn khó khăn hơn so với
khu vực thành thị. Những ngưêi mẹ ở nông thôn dành thời gian chăm sóc
con cái ít hơn so với ngưêi mẹ ở thành thị, ví dụ có 38,3% phụ nữ ở thành
thị chăm sóc con ở mức cao nhất là từ 3 giờ/ngày, cao hơn đáng kể so với
phụ nữ nông thôn (24,7%). Đặc biệt ở một số gia đình có cha/mẹ đi làm
ăn xa, việc chăm sóc con cái phần nhiều do ông/bà hoặc anh/chị lớn trong
gia đình chịu trách nhiệm. Hoạt động chăm sóc trẻ em cũng có sự khác
biệt theo vùng. Theo kết quả Điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006, thời
gian chăm sóc con từ 3 giờ trở lên theo vùng của những ngưêi phụ nữ ở
vùng Tây Bắc và vùng Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất, ngưîc lại cao nhất
là vùng Đông Nam Bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan
khác, 2008).

Gia đình là môi trưêng xã hội hóa đầu tiên của mỗi cá nhân, mỗi con
ngưêi và cha mẹ chính là những ngưêi có ảnh hưëng to lớn đối với sự phát
triển và hình thành nhân cách của trẻ. Nghiên cứu của Carroll Davis
(1966) đã chỉ ra rằng việc cha mẹ trợ giúp còng như kiểm soát con mét
cách tích cực, tối ưu sẽ giúp hoàn thiện sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó,
một nghiên cứu khác ở Montreal (Westley và Epstein, 1969) cũng đã cho
kết quả tư¬ng tự. Sức khỏe tâm thần của trẻ có mối liên hệ trực tiếp với
mối quan hệ tình cảm, hỗ trợ với cha mẹ. Những bậc phụ huynh cân bằng
trong việc chia sẻ công việc với trách nhiệm cá nhân thì có con cái khỏe
mạnh hơn những cặp vợ chồng không chia sẻ chút gì hoặc chia sẻ mọi thứ
(dẫn theo Lyle E.Larson, 1976).

***

Quá trình chăm sóc và dạy dỗ con cái là một quá trình phức tạp đòi hỏi
cha mẹ phải có đủ kỹ năng, thời gian và một số đặc tính cần thiết. Nhiều
nghiên cứu đã ®ưîc tiến hành nhằm tìm hiểu đâu là những yếu tố tác động
đến hành vi còng như chất lưîng chăm sóc con cái của các bậc phụ huynh
trên các mảng hoạt động như dinh dưìng và giáo dục. Phân tích một số
kết quả nghiên cứu liên quan gần đây vừa giúp nhận ra những mặt còn
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khuyết thiếu trong nghiên cứu, những yếu tố có thể tác động, ảnh hưëng
đến các chủ thể chăm sóc con cái trong gia đình. Tuy nhiên, cũng cần phải
phân tích thêm những dữ liệu thực tiễn khác để có thể phác họa những nét
cơ bản hơn về các lĩnh vực chăm sóc dinh dưìng, sức khỏe hay giáo dục
hình thành nhân cách cho trẻ em trong gia đình hiện nay còng như những
vấn đề đặt ra cần khắc phục, hỗ trợ để việc chăm sóc trẻ em trong các gia
đình tốt hơn.

Có thể thấy, nghiên cứu về gia đình những năm qua đã ®ưîc thực hiện
trên nhiều khía cạnh, ở nhiều địa bàn khác nhau. Tuy vậy, khía cạnh chăm
sóc con cái trong gia đình chưa ®ưîc kết nối, nghiên cứu rộng rãi. Một số
lĩnh vực của chăm sóc gia đình thưêng ®ưîc lồng vào các nghiên cứu khác
nhau về hôn nhân gia đình, về quyền trẻ em, vÒ ngưêi cao tuổi... Để có căn
cứ xây dựng những chư¬ng trình nghiên cứu tiếp theo về chăm sóc gia
đình nói chung, chăm sóc con cái trong gia đình nói riêng, việc phân tích,
khái quát kết quả nghiên cứu về chăm sóc con cái trong gia đình hiện nay
nói chung, chăm sóc con cái ở các nhóm tuổi khác nhau nói riêng trên các
bình diện cụ thể là điều cần thiết.n
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